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HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG THỨC BỔ SUNG KẼM  
Ở TRẺ SUY DINH DƯỠNG NHIỄM ROTAVIRUS 

 
LƯU THỊ Mỹ THỤC - Bệnh viện nhi Trung ương 

LÊ BẠCH MAI - Viện dinh dưỡng 
 

TÓM TẮT 
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của các phương thức 

bổ sung kẽm lên trẻ suy dinh dưỡng nhẹ và vừa bị 
nhiễm Rotavirus. Phương pháp: nghiên cứu thử 
nghiệm can thiệp mù kép có đối chứng trên lâm sàng. 
Tiến hành tại Bệnh Viện Nhi TƯ từ 6/2009- 9/2012. 

Có 144 trẻ có suy dinh dưỡng mức độ nhẹ và vừa 
có nhiễm Rotavirus, tuổi từ 12 đến 24 tháng tham gia 
nghiên cứu, được chia ngẫu nhiên làm 3 nhóm: 

Nhóm được bổ sung vitamin A 1 liều duy nhất: 
100.000UI và phối hợp với kẽm gluconate 20 
mg/ngày trong 14 ngày (AZ) 

Nhóm được bổ sung kẽm gluconate đơn thuần với 
liều 20 mg/ngày trong 14 ngày (Z) 

Nhóm được bổ sung kẽm với liều như trên và thêm 
vitamin nhóm B gồm: (Vitamin B1: 2mg; Vitamin B2: 2 
mg; Vitamin B6: 1mg; Viatmin B12: 0,5mcg; 
Niacinamide: 20mg; Calcium Pantothenate: 2mg; 
Folic acid: 300mcg) trong 14 ngày (BZ) 

Tất cả các trẻ được sử dụng ORS và hướng dẫn 
cách theo dõi và không sử dụng bất cứ thuốc hay sản 
phẩm nào khác trong suốt thời gian theo dõi. 

Chỉ số đánh giá kết quả điều trị: số lần đi ngoài, 
tính chất phân, thời gian ngừng tiêu chảy 

Kết quả: Số ngày khỏi trung bình của các nhóm là 
4 ngày. Số lần đi ngoài sau khi can thiệp được 1 ngày 
trung bình là 5 lần, sau 2 ngày là 4 lần. Nhóm AZ sau 
1 ngày can thiệp từ 69.6% bệnh nhân đi ngoài phân 
toé nước giảm xuống còn 39.1%, và có 2.2% bệnh 
nhân dừng đi ngoài vào ngày thứ 2 sau can thiệp. 
Nhóm Z: sau 1 ngày can thiệp từ 68% bệnh nhân 
phân toàn nước giảm xuống còn 25.5%. Nhóm BZ: 
63.8% bệnh nhân phân toé nước trước can thiệp thì 
sau 1 ngày can thiệp đã xuống 27.7% và có 2.1% 
bệnh nhân trở lại bình thường sau 2 ngày can thiệp. 
Tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với 
p>0.05. Như vậy cả nhìn chung cả 3 nhóm đều không 
có sự khác biệt rõ rệt về lượng nước mất qua phân và 
số lần đi ngoài/24h cũng như thời gian khỏi bệnh, 
thực tế cả 3 nhóm đều bổ sung kẽm nên có lẽ hiệu 
quả đối với tiêu chảy ở đây chỉ do một mình vai trò 
của kẽm mà thôi. Kết luận: Việc điều trị tiêu chảy cấp 
ở trẻ suy dinh dưỡng mức độ nhẹ và vừa nên tuân thủ 
theo hướng dẫn của WHO là chú ý vấn đề bồi phụ 
nước điện giải, dinh dưỡng hợp lý và bổ sung kẽm.  

Từ khoá: Rotavirus, trẻ suy dinh dưỡng nhẹ và vừa, 
bổ sung kẽm, kẽm với vitamin A, kẽm với B-complex 

summary 
Objectives: The authors evaluated the effect of 

zinc treatment on stool output and diarrheal duration in 
children malnutrition with acute Rotavirus diarrhea 

without dehydration. Methods: This double-blind, 
randomized, controlled trial was conducted at Viet nam 
National Hospital of Pediatric form 2011-2012. A total 
of 144 malnutrition children diarrhea caused by 
Rotavirus without dehydration, ages 12 to 24 months. 
They were assigned to zinc (20 mg/day) in 14 days 
and vitamin A: 100.000IU (AZ) or zinc gluconate only 
(Z) or Zinc with vitamin B (BZ) group during 14 days. 
The main outcome measures were stool output and 
diarrheal duration. Results: in general the disease will 
be stopped after 4 days intervention with stool output 
are 5 times/day for after 1 day intervention and after 2 
days are 4 times/day. After 1 day intervention: from 
69.6% children with watery stool are reduced in 39.1% 
for AZ group and from 68% watery stool are reduced in 
25.5% in Z gorup and BZ group from 63.8% are 
reduced in 27.7% but no significantly (p>0.05). 

Have no significantly between 3 groups about 
stool output and diarrhea duretion.  

Conclusion: base on WHO guideline, we should 
only give zinc and oral rehydartion therapy, for 
children mild malnutrition with Rotavirus like healthy 
children..  

Keywords: Rotavirus, malnutrion chlidren, stool 
output, supply zinc, zinc –vitamin A, zinc – Bcomplex 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng và bệnh 

nhiễm trùng đặc biệt là tiêu chảy ở trẻ em là những 
vấn đề có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng đáng quan 
tâm ở nhiều nước đang phát triển. Tiêu chảy trên trẻ 
suy dinh dưỡng có tỷ lệ tử vong cao 61% trên toàn 
cầu đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi và tỷ lệ này cao hơn 
nhiều bởi do thiếu vi chất dinh dưỡng kèm theo [1]. 
WHO (2007) thống kê tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng có 
thiếu kẽm 40% và thiếu kẽm đã góp thêm vào khoảng 
800.000 trẻ chết mỗi năm tính trên toàn cầu. Khoảng 
68% dân số ở Châu Phi, 46% dân số ở Châu Mỹ La 
Tinh và 61% dân số ở Châu á có thiếu kẽm [7]. Việt 
Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đã nhận biết 
được tầm quan trọng của kẽm trong quá trình tăng 
trưởng, làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và hạn chế độ nặng 
của bệnh đặc biệt là tiêu chảy, do vậy WHO đã đưa 
ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân tiêu chảy ngoài 
việc bổ sung ORS có nhấn mạnh đến vai trò của 
kẽm, nhưng vai trò của kẽm như thế nào ở trẻ suy 
dinh dưỡng thì vẫn chưa được biết rõ. Hơn nữa trẻ suy 
dinh dưỡng thường thiếu hụt nhiều chất dinh dưỡng 
kèm theo Việt Nam (2006): tỷ lệ thiếu máu ở trẻ dưới 5 
tuổi tại 6 tỉnh miền núi phía Bắc là 36,7%, thiếu vitamin 
A 14,2%, thiếu kẽm là 86,9% và 80% trẻ thiếu hụt từ 
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hai vi chất dinh dưỡng trở lên [5]. Việt Nam (2010) tỷ lệ 
suy dinh dưỡng nhẹ cân là 17,5% và 29,3% thể thấp 
còi [theo nguồn điều tra của Viện Dinh Dưỡng] và theo 
thông báo dịch năm 2007 tiêu chảy đứng hàng thứ hai 
trong năm bệnh có số người mắc cao nhất sau cúm. Tỷ 
lệ tử vong do tiêu chảy giảm xuống còn 0,7% (năm 
2005). Rotavirus là tác nhân chính gây tiêu chảy đặc 
biệt là trẻ dưới 5 tuổi 46,7% [8] tỷ lệ nhập viện cao, chi 
phí y tế lớn nên bổ sung vi chất dinh dưỡng có vai trò 
cải thiện tình trạng sức khỏe và sự sống còn của trẻ 
em. Tuy nhiên hiệu quả cũng như việc bổ sung từng vi 
chất dinh dưỡng riêng rẽ trên trẻ tiêu chảy và suy dinh 
dưỡng thường không ổn định, bổ sung đa vi chất dinh 
dưỡng cũng có thể gây tác dụng ngoài mong muốn 
hoặc không đem lại hiệu quả. Do vậy mục tiêu nghiên 
cứu của đề tài nhằm "Đánh giá hiệu quả của ba phác 
đồ bổ sung kẽm đối với tiêu chảy cấp do Rotavirus ở 
trẻ suy dinh dưỡng”. 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Thiết kế nghiên cứu. 
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mù 

đôi có đối chứng 
2. Đối tượng nghiên cứu. 
Gồm trẻ từ 12-24 tháng tuổi có tiêu chảy cấp đến 

viện khám và điều trị ngoại trú từ 2009 có đủ tiêu 
chuẩn sau: 

Suy dinh dưỡng tính theo (-4SD< W/A <-2SD); Bị 
tiêu chảy cấp từ <7 ngày: Soi phân: không có hồng 
bạch cầu trong phân và xét nghiệm Rotavirus trong 
phân (+) bằng kỹ thuật ELISA 

Các tiêu chuẩn loại trừ:  
Tiêu chảy cấp mất nước nặng theo phân loại của 

WHO; Trẻ có dị tật bẩm sinh, di chứng thần kinh, bệnh 
cấp hoặc mạn tính khác; Trẻ đã uống Vitamin A trong 
vòng 1 tháng tính đến thời điểm được tuyển chọn. 

3. Địa điểm nghiên cứu: Phòng khám ngoại trú 
bệnh viện nhi TƯ 

4. Cỡ mẫu nghiên cứu và cách chọn cỡ mẫu: 
Cỡ mẫu: được tính dựa vào phần mềm tính cỡ 

mẫu của WHO sample size 2 

 
n: cỡ mẫu tối thiểu 
P1: Bổ sung kẽm đơn thuần theo nghiên cứu trước 

giảm được thời gian tiêu chảy xuống 30% 
P2: Bổ sung kẽm và vitamin A hy vọng làm giảm 

thời gian tiêu chảy xuống khoảng 55% 
P: =(P1+P2)/2; z 1-α/2 = 1,96; z 1-β= 0,8 
n=48 
Tổng cộng có 3 nhóm do vậy lựa chọn 144 trẻ vào 

nghiên cứu. 
 Phương pháp chọn mẫu: 
Các đối tượng nghiên cứu được chọn theo tiêu 

chuẩn trên, đánh mã số và chia thành 3 nhóm một 
cách ngẫu nhiên. Trẻ được phân tầng suy dinh dưỡng 
(độ I, độ II), phân tầng theo lứa tuổi và chia nhóm dựa 

vào ghép cặp mức độ suy dinh dưỡng và tháng tuổi 
của trẻ. 

Mỗi trẻ được uống 1 trong 3 loại sau: Kẽm và 
vitamin A (AZ); Kẽm đơn thuần (Z); Kẽm và các 
vitamin nhóm B (BZ). Kẽm được bổ sung với liều: 20 
mg/ngày trong 14 ngày. Vitamin A được bổ sung với 
liều duy nhất 100.000UI. 1 viên nang B-complex gồm: 
(Vitamin B1: 2mg; Vitamin B2: 2 mg; Vitamin B6: 
1mg; Viatmin B12: 0,5mcg; Niacinamide: 20mg: 
Calcium Pantothenate: 2mg; Folic acid: 300mcg và 
được bổ sung trong 14 ngày. 

5. Phương pháp thu thập số liệu và chỉ tiêu 
đánh giá: Được tiến hành song song với việc cho trẻ 
uống thuốc hàng ngày. 

Hàng ngày, sau khi cho trẻ uống thuốc, bà mẹ hay 
người trực tiếp chăm sóc trẻ ghi nhận tất cả những 
biểu hiện của trẻ trong ngày hôm trước như số lần đi 
ngoài/24h, tính chất phân, số lần tiểu tiện, tình trạng 
toàn thân, thèm ăn, cặp nhiệt độ để ghi lại nhiệt độ 
v..v. Tât cả các thông tin trên được được điền vào 
biểu mẫu dành riêng cho bà mẹ.  

Các chỉ số theo dõi tiêu chảy cấp gồm: 
Tiêu chảy được xác định là khi trẻ đi ngoài >3 

lần/24h và phân lỏng có nhiều nước hơn bình thường. 
Khi trẻ hết tiêu chảy được xác định khi ngày đầu tiên 
của 72h đầu của đợt tiêu chảy khi mà trẻ không còn 
tiêu chảy nữa. 

Thời gian tiếp tục mắc tiêu chảy sau can thiệp 
Thời gian kéo dài của một đợt tiêu chảy 
Số lần đi ngoài/24h diễn biến qua từng ngày từ khi 

bắt đầu điều trị cho đến khi khỏi bệnh. Tính chất phân 
Mức độ mất nước và mức độ nặng của bệnh, sử 

dụng phân loại của WHO 
6. Phân tích và xử lý số liệu: phân tích số liệu 

bằng phần mềm Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS14.0). Các thuật toán được dùng để 
phân tích số liệu là test chi- bình phương, one-way 
analysis of vari-ance, T-test, ANOVA ghép cặp nhằm 
so sánh trị số trung bình, độ lệch chuẩn, phương sai 
của từng cặp nhóm với nhau. Tất cả các kết quả phân 
tích có ý nghĩa khi p< 0,05.  
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Kết thúc nghiên cứu thu thập được 140/144 trẻ 

hoàn thành nghiên cứu với tỷ lệ 97%.  
Bảng 1. Đặc điểm về tuổi và giới của 3 nhóm đối 

tượng 

Đặc điểm 
Nhóm AZ 
(N=46) 

Nhóm Z 
(N=47) 

Nhóm BZ 
(N=47) 

 
p* 

Tuổi (X ±SD) 
15,07± 

3,93 
15,32± 

4,23 
14,87± 

3,45 
>0,05 

Giới 
n(%) 

Nam 19 (41,3) 29 (61,7) 19 (40,4) 
>0,05 

Nữ 27 (58,7) 18 (48,3) 28 (59,6) 
* test ANOVA cho các giá trị trung bình; χ2 test cho 

các giá trị % 
Kết quả trên bảng 1 cho thấy tuổi trung bình của 

cả 3 nhóm đối tượng nghiên cứu là 15 tháng tuổi và 
không có sự khác biệt về tuổi giữa 3 nhóm. 

Sự phân bổ tỷ lệ giới tính của 3 nhóm nghiên cứu 
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cũng không có sự khác biệt (p>0,05) 
Bảng 2. Đặc điểm về tiền sử nuôi dưỡng và uống 

vitamin A của 3 nhóm đối tượng 

 
Nhóm AZ 

(46) 
Nhóm Z 

(47) 
Nhóm BZ 

(47) 
p* 

Thời gian bú mẹ  
hoàn toàn 

3,7 ± 1,5 3,4 ± 1,8 3,3 ± 1,6 >0,05 

Thời gian cai sữa 12,0± 5,7 15,3± 5,6 13,0± 5,7 >0,05 
Khoảng thời gian từ 

lần cuối dùng vitA đến 
thời điểm nghiên cứu 

2,2 ± 1,8 2,5 ± 1,7 1,8 ± 1,7 >0,05 

* test ANOVA  
Thời gian bú mẹ hoàn toàn trung bình của các nhóm 

nghiên cứu khoảng từ 3,3 đến 3,7 tháng tuổi và không 
có sự khác biệt giữa các nhóm nghiên cứu (p>0,05). 

Thời gian cai sữa của trẻ từ 12 đến 15 tháng và 
cũng không có sự khác biệt giữa 3 nhóm nghiên cứu 
(p>0,05). Lần cuối cùng dùng vitamin A là một mốc 
quan trọng đánh giá việc bổ sung vitamin A cho trẻ, 
chúng tôi không thấy có sự khác biệt giữa 3 nhóm trẻ 
về khoảng thời gian từ lần cuối dùng vitamin A cho 
đến thời điểm nghiên cứu.  

Bảng 3. Đặc điểm về các triệu chứng tiêu chảy 
của 3 nhóm đối tượng 

Đặc điểm 
Nhóm 

AZ 
Nhóm Z 

Nhóm 
BZ 

p 

Thời gian đến viện 3,3 ± 1,5 3,5 ± 1,7 3,4 ± 1,4 >0,05 
Thời gian sốt 0,7 ± 0,9 0,9 ± 1,1 0,9 ± 1,0 >0,05 

Thời gian TC trước khi 
vào viện 

3,3 ± 1,5 3,4 ± 1,6 3,4 ± 1,4 >0,05 

Số lần đi ngoài/24h 6,0 ± 1,7 7,2 ± 3,9 6,3 ± 1,8 >0,05 

Tính chất 
phân 

Toàn nước 32 (69,5) 32 (68,1) 30 (63,8) 
 

>0,05 
Lỏng 14 (30,5) 14 (29,8) 17 (36,2) 
Sệt 0 1 (2,1) 0 

Kết quả bảng 3 cho thấy không có sự khác biệt về 
đặc điểm các triệu chứng tiêu chảy giữa 3 nhóm trẻ 
trước khi can thiệp. Thời gian trẻ đến viện sau khi bị 
tiêu chảy khoảng 3,5 ngày, thời gian sốt trước khi vào 
viện dưới 1 ngày, thời gian tiêu chảy trước khi vào 
viện của trẻ là trên 3 ngày và số lần đi ngoài trong 1 
ngày khoảng từ 6 đến 7 lần. 

Đối với tính chất phân, khi đến viện phần lớn trẻ đi 
ngoài phân toàn nước (khoảng từ 63% đến 69%), số 
còn lại là đi ngoài phân lỏng. Hầu như không có trẻ khi 
đến viện đi ngoài phân sệt. Đặc điểm tính chất phân 
cũng không có sự khác biệt giữa 3 nhóm nghiên cứu. 

So sánh hiệu quả của ba phác đồ bổ sung kẽm 
lên sự phục hồi tiêu chảy cấp do Rotavirus 

Nôn:  
Bảng 4. Triệu chứng nôn 

Nôn  Nhóm AZ(46) Nhóm Z (47) Nhóm BZ (47) 

  % 
95% 
CI 

% 
95% 
CI 

% 
95% 
CI 

1 ngày 
sau 
can 
thiệp 

       

Có 26.1 
12.9 - 
39.3 

17. 
5.9 - 
28.2 

21.3 
9.10 - 
33.4 

Không 73.9 
60.7 - 
87.1 

83. 
71.8 - 
94.1 

78.7 
66.6 - 
90.9 

ngày 2 
       

Co 23.9 11.1 - 17. 5.9 - 23.4 10.8 - 

sau 
can 
thiệp 

36.7 28.2 36. 

Khong 76.1 
63.3 - 
88.9 

83. 
71.8 - 
94.1 

76.6 
64. - 
89.2 

Trong quá trình can thiệp có 21,4% trẻ bị nôn do 
tác dụng của kẽm và thường hết nôn sau 1 đến 2 
ngày, do đặc điểm của kẽm là uống thuốc lúc đói nên 
dễ gây nôn. Tuy không có sự khác biệt rõ rệt giữa 3 
nhóm về tác dụng phụ của thuốc vì đặc điểm gây nôn 
gây ra chủ yếu bởi kẽm nhưng thấy tỷ lệ gây nôn ở 
nhóm sử dụng kẽm đơn thuần là thấp nhất 17% so 
với 26,1% và 21,3% tương đương ở các nhóm AZ và 
BZ.  

Bảng 5. Số lần đi ngoài diễn ra từng ngày trong 1 
tuần can thiệp điều trị 

Số ngày 
sau điều trị 

Nhóm nghiên cứu Số lần đi ngoài p* 

 
1 ngày 

Nhóm AZ (n = 46) 5,4 ± 2,4 
 

>0,05 
Nhóm Z (n = 47) 5,1 ± 1,3 

Nhóm BZ (n = 47) 5,1 ± 1,0 

 
2 ngày 

Nhóm AZ (n = 46) 4,5 ± 1,8 
 

>0,05 
Nhóm Z (n = 47) 4,5 ± 1,7 

Nhóm BZ (n = 47) 4,3 ± 0,9 

 
3 ngày 

Nhóm AZ (n = 46) 3,5 ± 1,4 
 

>0,05 
Nhóm Z (n = 47) 3,5 ± 1,5 

Nhóm BZ (n = 47) 3,7 ± 1,3 

 
4 ngày 

Nhóm AZ (n = 46) 2,8 ± 1,6 
 

>0,05 
Nhóm Z (n = 47) 2,7 ± 1,9 

Nhóm BZ (n = 47) 2,4 ± 1,7 

 
7 ngày 

Nhóm AZ (n = 46) 0,6 ± 1,4 
 

>0,05 
Nhóm Z (n = 47) 0,4 ± 1,2 

Nhóm BZ (n = 47) 0,2 ± 0,8 

Số ngày khỏi trung bình là 4 ngày. Số lần đi ngoài 
sau khi can thiệp được 1 ngày trung bình là 5 lần, sau 
2 ngày là 4 lần. Không có sự khác biệt giữa các nhóm 

Bảng 6. Tính chất phân diễn ra từng ngày trong 1 
tuần can thiệp  

 Nhóm AZ(46) Nhóm Z (47) Nhóm BZ (47) 
 % 95% CI Tỷ lệ 95% CI Tỷ lệ 95% CI 

Trước can thiệp 
Toàn 
nước 

69.6  68  63.8  

Lỏng 30.4  29.8  36.2  
Sệt   2.2    

Tính chất phân sau can thiệp 1 ngày 
Toàn 
nước 

39.1 24.5 - 53.8 25.5 12.6 - 38.5 27.7 
14.4 - 
40.9 

Lỏng 45.7 30.7 - 60.6 61.7 47.3 - 76.1 59.6 45 - 74.1 
Sệt 15.2 4.4 - 26 12.8 2.9 - 22.7 12.8 2.9 - 22.7 

Tính chất phân sau 2 ngày can thiệp 
Toàn 
nước 

17.4 6 - 28.8 12.8 2.9 - 22.7 6.4 -0.9 - 13.6 

Lỏng 41.3 26.5 - 56.1 38.3 23.9 - 52.7 46.8 32 - 61.6 

Sệt 39.1 24.5 - 53.8 48.9 34.1 - 63.8 44.7 
29.9 - 
59.4 

Tính chất phân sau can thiệp ngày thứ 3 
Toàn 
nước 

2.2 -2.2 - 6.6     

Lỏng 17.4 6 - 28.8 25.5 12.6 - 38.5 14.9 4.3 - 25.5 
Sệt 73.9 60.7 - 87.1 63.8 49.6 - 78.1 76.6 64 - 89.2 
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Tính chất phân ngày thứ 4 sau can thiệp 
Lỏng 15.2 4.4 - 26 8.5 0.2 - 16.8 4.3 -1.7 - 10.2 

Sệt 58.7 43.9 - 73.5 59.6 45 - 74.1 
57.
4 

42.8 - 
72.1 

Tính chất phân ngày thứ 7 sau can thiệp 
Sệt 13 2.9 - 23.2 10.6 1.5 - 19.8 4.3 -1.7 - 10.2 
 

Nhận xét: Nhóm AZ: sau 1 ngày can thiệp từ 
69.6% bệnh nhân đi ngoài phân toé nước giảm xuống 
còn 39.1%, sang ngày thứ 2 thì còn 17.4% bệnh nhân 
đi phân toé nước và đã có 2.2% bệnh nhân dừng đi 
ngoài.  

Nhóm Z: sau 1 ngày can thiệp từ 68% bệnh nhân 
phân toàn nước giảm xuống còn 25.5%, sau 2 ngày 
can thiệp số bệnh nhân giảm và chỉ còn 12.8% bệnh 
nhân đi toé nước và sang ngày thứ 3 thì không có 
bệnh nhân nào đi ngoài phân toé nước mà chỉ còn 
phân lỏng và tỷ lệ bệnh nhân ngừng tiêu chảy cao 
hơn nhóm AZ là 10.6%.  

Nhóm BZ: 63.8% bệnh nhân phân toé nước trước 
can thiệp thì sau 1 ngày can thiệp đã xuống 27.7%. 
Sau 2 ngày can thiệp thì chỉ còn 6.4% bệnh nhân đi 
ngoài phân toàn nước và có 2.1% bệnh nhân trở lại 
bình thường.  

Tuy nhiên sự khác biệt không rõ giữa các nhóm 
sau can thiệp 
BÀN LUẬN 
Đây là một nghiên cứu tiến cứu tiến hành trên trẻ 

SDD mức độ nhẹ và vừa nhằm đánh giá hiệu quả của 
các phương thức bổ sung kẽm đơn thuần hay phối hợp 
lên sự phục hồi tình trạng tình trạng nhiễm Rotavirus.  

1. Nôn: do kẽm có tác dụng phụ gây nôn và 
thường xảy ra ở trẻ khi uống lúc đói nên cần xem xét 
việc bổ sung đơn thuần hay phối hợp kẽm với các 
vitamin khác thì tác dụng phụ của kẽm có được giảm 
đi không. Qua bảng 4 thấy: có 21,5% trẻ bị nôn sau 
can thiệp một ngày và 21.4% trẻ có nôn ngày thứ hai 
sau can thiệp. Đặc điểm nôn được ghi nhận trong 
nghiên cứu là nôn xảy ra sau uống thuốc trong vòng 
30 phút. Nôn ở đây chỉ là do tác dụng phụ của thuốc 
chứ không phải do bệnh vì đặc điểm chung của nhóm 
nghiên cứu này là trẻ đến khám trung bình vào ngày 
thứ 3 của bệnh, nôn trong tiêu chảy cấp do Rotavirus 
có đặc điểm chỉ xảy ra trong vòng 24h đầu tiên trước 
khi triệu chứng tiêu chảy xuất hiện. Không thấy có sự 
khác biệt gì giữa 3 nhóm về tình trạng nôn do tác dụng 
của thuốc và hết nôn sau 2 ngày đầu tiên sau can 
thiệp có lẽ ở đây nôn gây ra chủ yếu bởi kẽm mà cả 3 
nhóm trẻ đều được bổ sung kẽm như nhau. Tuy nhiên 
nếu phân tích kỹ từng nhóm thấy: Nhóm AZ: ở ngày 
đầu tiên sau can thiệp: có 26.1% Bn bị nôn với SD: 
0.064 [95% CI: 12.9%- 39.3%] nhưng sau đó 1 ngày số 
lượng trẻ bị nôn giảm đi còn 23.9% với SD: 0.063 và 
[95% CI: 11.1%-36.7%]. Nhóm Z: lúc đầu có 17% BN 
bị nôn với SD: 0.05 [95% CI: 5.9%-28.2%] ở ngày thứ 1 
và tỷ lệ này không hề thay đổi vào ngày thứ 2. 

Nhóm BZ: từ 21.3% trẻ có nôn với SD: 0.6 [95% 
CI: 9.1%-33.4%] và sau 1 ngày thì tỷ lệ này là 23.4% 
với SD: 0.6 [95% CI: 10.8 -36%]. Như vậy tuy không 

có sự khác biệt rõ rệt về ảnh hưởng của sự phối hợp 
thuốc để làm giảm triệu chứng nôn do tác dụng phụ 
của kẽm nhưng thực tế thấy do kẽm dùng phối hợp 
với vitamin nhóm B làm tăng số lượng trẻ nôn nhiều 
hơn có lẽ đây không phải là do tác dụng phụ của kẽm 
mà có lẽ là do bản thân thuốc B-complex đắng nên 
khi trẻ uống vào dễ nôn hơn và mặt khác trẻ phải 
uống lượng thuốc nhiều hơn so với các nhóm khác. 
Kết quả nôn của chúng tôi cao hơn rất nhiều so với 
các nghiên cứu khác như: Sazawal [6] đã ghi nhận chỉ 
có 4/947 trẻ có nôn ngay lập tức sau uống thuốc (xiro 
kẽm và đa vi chất), tỷ lệ này thấp do sản phẩm họ 
dùng bổ sung cho bệnh nhân là dạng xiro, Ulvik [9] 
cũng thấy có tác dụng phụ của kẽm gây nôn ở nhóm 
bổ sung kẽm số ngày nôn trung bình là (4.3 [SD 5.8] 
đối với nhóm chứng không bổ sung kẽm là 2.6 
[SD:3.9] ngày; lệch nhau với trung bình là 1.7; 95% 
CI: 1.3”2.1 ngày, kết quả của chúng tôi cao là do tính 
chất bệnh nhân mắc tiêu chảy do Rotavirus khác với 
đối tượng trong nghiên cứu của Ulvik là trẻ em bình 
thường đang sống ở cộng đồng. Mary [3] nôn cũng 
được ghi nhận lại xảy ra với tần suất cao hơn ở nhóm 
bổ sung kẽm phối hợp đa vi chất là 4.8% hơn là nhóm 
chỉ bổ sung kẽm đơn thuần 0.6% và nhóm placebo 
nôn cũng chiếm 0.6% (p<0.0001). Như vậy thấy rằng 
kẽm có tác dụng phụ gây nôn, còn ngộ độc kẽm được 
ghi nhận như đau đầu và nôn chỉ gặp rất ít và với trẻ 
dùng liều rất cao 120-180mg/ngày 
ảnh hưởng của can thiệp đối với tiêu chảy: 
Sazawal [6] thấy 44.4% TCC chấm dứt sau 3 ngày 

can thiệp và 83.8% sau 7 ngày can thiệp, và giảm 
được 21% số ngày phân lỏng có nhiều nước và giảm 
được 39% số lần đi ngoài phân có nước/ngày so với 
nhóm placebo, trong nghiên cứu của chúng tôi (bảng 
5 và 6) ở nhóm AZ cũng bổ sung kẽm và BZ thì thấy 
khỏi sau 3 ngày can thiệp là 8.5% và sau 7 ngày là 
95.7%. Số ngày khỏi trung bình của chúng tôi là 4 
ngày. Cũng như kết quả của Sazawal, khối lượng nước 
đào thải qua phân giảm rõ rệt ở nhóm can thiệp, riêng 
nhóm BZ của chúng tôi tương tự như nhóm can thiệp 
trong nghiên cứu của Sazawal thì thấy 76.6% bệnh 
nhân đi ngoài phân sệt sau 3 ngày can thiệp, còn của 
Sazawal số ngày phân có nước cũng trung bình là 3 
ngày và nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng ở nhóm trẻ 
thấp còi thì hàm lượng kẽm huyết thanh thấp nên khi 
bổ sung kẽm thì hiệu quả rút ngắn ngày điều trị và 
giảm bớt lượng nước mất qua phân tốt hơn so với trẻ 
khoẻ, chính vì vậy có lẽ kết quả của chúng tôi số lượng 
nước mất qua phân và thời gian điều trị rút ngắn hơn là 
do đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là trẻ suy dinh 
dưỡng và hàm lượng huyết thanh thấp ở những đối 
tượng này. ở trong nghiên cứu của chúng tôi không 
nhận thấy vai trò của vitamin A trong việc hỗ trợ điều trị 
tiêu chảy, kết quả của chúng tôi cũng tương tự như các 
nghiên cứu khác không thấy vai trò của vitaminA trong 
điều trị tiêu chảy cấp do Rotavirus [4] [2] [10].  
KẾT LUẬN 
ở trẻ suy dinh dưỡng có nhiễm Rotavirus thì việc 
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bổ sung kẽm đơn thuần hay phối hợp với các vi chất 
khác thấy số ngày điều trị trung bình là 4 ngày, số lần 
đi ngoài sau can thiệp 1 ngày là 5 lần/24h và giảm 
được lượng nước bài xuất qua phân 1/2 sau 1 ngày 
can thiệp, nhưng không thấy sự khác biệt giữa 3 
nhóm can thiệp. 

Chỉ thấy vai trò của kẽm trong việc rút ngắn thời 
gian điều trị chứ không phải do vai trò của vitamin A 
hay Bcomplex. 
KHUYẾN NGHỊ 
Tuân thủ theo khuyến cáo của WHO đã đưa ra: bổ 

sung vitamin A liều cao cho trẻ bị bệnh sởi phải nằm 
điều trị nội trú còn với tiêu chảy chỉ khuyến cáo bổ 
sung kẽm dạng uống, bù nước và điện giải để làm 
giảm biến chứng cũng như thời gian kéo dài của 
bệnh, dinh dưỡng hợp lý cho trẻ suy dinh dưỡng [11]  
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Khảo sát chiều dài đốt giữa ngón tay giữa và tìm hiểu mối tương quan giữa  

kích thước này với kích thước một số đoạn chi thể người Việt Nam trưởng thành 
 

Ngô Xuân Khoa - Trường Đại học Y Hà Nội 
Bùi Văn Thăng - Học viện Y học Cổ truyền Việt Nam 

 
Tóm tắt 
Thốn tay, một loại thốn tự thân là đơn vị đo lường, 

dùng trong đông y mà chúng tôi đã nghiên cứu và 
công bố trong bài báo trước. Đo thốn tay là đo khoảng 
cách nếp gấp giữa đốt gần với đốt giữa và nếp gấp 
giữa đốt giữa với đốt xa của ngón giữa bàn tay phải, 
khi ngón giữa gấp, đầu mút ngón giữa chạm với đầu 
mút ngón cái tạo nên 1 vòng tròn khép kín. Hai điểm 
đo này đều là phần mềm, điều rất nên tránh trong 
những phương pháp nghiên cứu nhân trắc. 

Với ý tưởng tìm một đơn vị khác thay thế thốn tay, 
chúng tôi tiến hành đo khảo sát chiều dài đốt giữa 
ngón giữa bàn tay phải. Mốc đo là hai đầu xương đốt 
giữa ngón tay giữa. Kết quả đo được chính xác hơn. 

Chúng tôi cũng đã tìm hiểu mối tương quan giữa 
kích thước dài đốt giữa ngón tay giữa với một số kích 
thứơc cơ thể như đã thực hiện khi nghiên cứu thốn tay 
(thốn nếp mềm). Kết quả cho thấy kích thước dài đốt 
giữa có tương quan và tương quan chặt chẽ với nhiều 

kích thước của cơ thể hơn. 
Trên cơ sở nghiên cứu này chúng tôi thấy có thể 

sử dụng kích thước chiều dài đốt giữa ngón tay giữa 
thay thế cho thốn tay (thốn nếp mềm) và chúng tôi 
tạm gọi kích thước đó là thốn xương. 

Từ khóa: thốn nếp mềm, thốn xương. 

Đặt vấn đề: 
Thốn tay trong nghiên cứu trước (3), chúng tôi tạm 

gọi là thốn nếp mềm là loại thốn tự thân mà kích 
thước của nó là khoảng cách giữa nếp gấp giữa đốt 
gần với đốt giữa và nếp gấp giữa với đốt xa của ngón 
giữa bàn tay phải, khi ngón giữa thực hiện động tác 
gấp sao cho đầu mút ngón giữa cùng đầu mút của 
ngón cái tiếp xúc với nhau tạo nên một vòng tròn 
khép kín. Thốn tay được đông y sử  dụng như một đơn 
vị đo l−ờng để xác định khoảng cách, vị trí nhất là 
trong việc định vị các huyệt trong châm cứu. 

Nghiên cứu trước chúng tôi đã công bố kích thước 


